Bài tập độ tan

1. Dạng 1: Bài toán liên quan giữa độ tan của 1 chất và nồng độ % dung dịch bão hòa của chất đó:

* Bài toán 1. 

ở 25oC độ tan của đường là 204g, NaCl là 36g. Tính nồng độ % bão hoà của các dung dịch này.

Giải:

- Độ tan của đường ở 25oC là 204g có nghĩa là 100g nước hoà tan được 204g đường -> mdd = 304g

=> Nồng dộ % của dung dịch 

 C% = 
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áp dụng công thức liên hệ giữa C% và độ tan ta có:

            C% = 
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2. Dạng 2. Bài toán tính lượng chất tan trong tinh thể ngậm nước. Tính % khối lượng nước kết tinh trong tinh thể ngậm nước.

a/ Cách làm:

Tính khối lượng mol của tinh thể ngậm nước, tính khối lượng chất tan (nước) có trong 1 mol tinh thể ngậm nước 

Dựa vào quy tắc tam suất tìm khối lượng chất tan (nước) trong m gam tinh thể ngậm nước này.

b/ Ví dụ :

* Bài toán 2. 

Tính khối lượng CuSO4 có trong 1 kg CuSO4. 5H2O .

Tính % khối lượng nước kết tinh trong xođa Na2CO3.10H2O

(Học sinh tự giải)

3. Dạng 3. Bài toán tính lượng tinh thể ngậm nước cần cho thêm vào dung dịch cho sẵn 

a/ Cách làm:

Dùng định luật bảo toàn khối lượng để tính 

mdd (tạo thành) = m tinh thể + m dd ( ban đầu)

m ct (mới) = mct ( trong tinh thể) + m ct (trong dung dịch ban đầu)

( Có thể sử dụng công thức đường chéo để tính. Với điều kiện coi tinh thể ngậm nước như một dung dịch và ta luôn tính được nồng độ % của dung dịch này)

b/ Ví dụ:

* Bài toán 3. Tính lượng tinh thể CuSO4.5H2O cần dùng để điều chế 500ml CuSO4 8% ( d= 1,1g/ml )

Giải:

mdd  CuSO4 8% là: 500  .  1,1   =    550 (gam)

khối lượng CuSO4​ có trong lượng dung dịch trên là:    
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Khi hòa tan tinh thể 

CuSO4.5H2O 
CuSO4    +       H2O

    250 gam                                               160 gam

    x gam                                                   44 gam 

Khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O cần lấy là:
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* Bài toán 4. 

Kết tinh 500 ml dung dịch Fe(NO3)3 0,1 M thì thu được bao nhiêu gam tinh thể Fe(NO3)3.6H2O

Giải:

Khi kết tinh dung dịch  Fe(NO3)3   +   6H2O                  Fe(NO3)3.6H2O

Số mol Fe(NO3)3.6H2O bằng  số mol Fe(NO3)3 bằng       
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Khối lương tinh thẻ Fe(NO3)3.6H2O thu được là:  0,05 . 350 = 17,5 (g)

* Bài toán 4. 

Để điều chế 560 gam dung dịch CuSO4 16% cần phải lấy bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% và bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O 

Giải:

Đặt khối lượng dd CuSO4 8% cần lấy là x gam , và khối lượng CuSO4.5H2O là y gam

Khối lượng CuSO4 có trong dung dịch CuSO48% là: 
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Trong 1 mol (250g) CuSO4.5H2O có 160g CuSO4 . Vậy trong y gam CuSO4.5H​2O có 
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Trong 560 gam dd CuSO4 16% có khối lượng CuSO4là: 
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Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:
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Giải hệ ta có : x = 480 (gam);  y = 80(gam)
4. Loại 4. Bài toán tính lượng chất tan ( tinh thể ngậm nước) tách ra hay cần cho thêm vào dung dịch khi thay đổi nhiệt độ dung dịch bão hòa cho trước.

a/ Cách giải 

- Tính khối lượng chất tan, khối lượng dung môi (nước) có trong dung dịch bão hòa ở nhệt đô t1 

- Đặt a là khối lượng chất tan A cần thêm vào( tách ra) khổi dung dịch ban đầu khi nhiệt độ thay đổi từ t1 đến t2 ( t​1# t2)

( nếu là tinh thể ngậm nước cần đặt a là số mol tinh thể cần thêm vào hay tách ra)

- Tính khối lượng chất tan, khối lượng dung môi (nước) có trong dung dịch bão hòa ở nhiệt độ t2 

- áp dụng công thức tính độ tan ( công thức tính nồng độ %) của dung dịch bão hòa để tìm a 

b/ ví dụ

Bài toán 5.

 ở 12 oC có 1335 gam dung dịch CuSO4 bão hòa. Đun nống dung dịch đến 90 oC . Hỏi phải thêm bao nhiêu gam CuSO4  để được dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này?

Biết ở 12oC độ tan của CuSO4  là 33,5 và ở 90oC 80

Giải

Độ tan của CuSO4 ở 12 oC là 33,5có nghĩa ở nhiệt độ này 100g nước hòa tan được 33,5 g CuSO4 để tạo thành 133,5 g dung dịch CuSO4 bão hòa

Vậy trong 1335g dung dịch CuSO4  bão hòa có 1000g nước và 335 g CuSO4 
Đạt khối lượng CuSO4 cần thêm vào là a gam.

Khối lượng chất tan và khối lượng dung môi trong dung dịch bão hòa CuSO4 ở 90 oC là:

mCuSO4 = 335 + a (g); Khối lượng dung môi là 1000 (g)

ấp dụng công thức tính độ tan ta có:
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Vậy lượng CuSO4 cần thêm vào là465 gam
Bài toán 6. 

ở 85oC có 1877 gam dung dịch bão hòa CuSO4 . Làm lạnh dung dịch đến 25 oC hỏi có bao nhiêu gam CuSO4.5H2O tác ra khỏi dung dịch 

Biết độ tan của CuSO485oC là 87,7 và ở 25oC là 40.

Giải:

Độ tan của CuSO4 ở 85 oC là 87,7 có nghĩa ở nhiệt độ này 100g nước hòa tan được 87,7 g CuSO4 để tạo thành 187,7 g dung dịch CuSO4 bão hòa

Vậy trong 1877g dung dịch CuSO4  bão hòa có 1000g nước và 877 g CuSO4 
Đạt n là số mol CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch khi hạ nhiệt độ từ 85oC đến 25oC 

Lượng chất tan và dung môi còn trong dung dịch ở nhệt độ ở 25oC là:
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áp dụng công thức tính độ tan của CuSO4 ở 25oC là
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Vậy khối lượng CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch là: 3,847.250 = 961,75 (g)

Bài 1. Độ tan là gì? Cho 250 gam dung dịch NaCl tác dụng với l​ượng vừa đủ dung dịch AgNO3 thu đ​ợc 129,15 gam kết tủa (trong điều kiện 25oC). Cho biết dung dịch NaCl đã dùng bão hoà hay ch​ưa bão hoà? Biết rằng độ tan của NaCl là 36 gam ở 25oC. 

Lời giải

Ph​ương trình hoá học:

NaCl   +   AgNO3   
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   NaNO3   +    AgCl
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Theo phư​ơng trình phản ứng thì:
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Theo đề bài 250g dung dịch NaCl có: 
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 = 66,2 gam  > 52,65 gam. Vậy dung dịch chư​a bão hoà.

Bài 2. Có 600g dung dịch NaCl bão hoà ở 90oC đư​ợc làm lạnh xuống 0oC. Tính khối l​ượng muối kết tinh thu đ​ược biết độ tan của NaCl ở 90oC là 50, ở 0oC là 35.

Lời giải

ở 90oC, trong 600g dung dịch NaCl bão hoà có: 
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ở 0oC, trong 400g n​ước có:  
[image: image22.wmf]400 . 35
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 = 140g.

Vậy khối lư​ợng muối tách ra khỏi dung dịch là:  200 -140 = 60g.

Bài 3. ở 25oC ng​ười ta đã hoà tan 450g KNO3 vào 500g n​ước cất thu đ​ược dung dịch A. Biết rằng độ tan của KNO3 ở 20oC là 32. Hãy xác định l​ượng KNO3 tách ra khỏi dung dịch A khi làm lạnh về 20oC.

Lời giải

ở 20oC, 500g n­​íc hoà tan ®​îc:  
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 = 160 g KNO3 để tạo thành dung dịch bão hoà.

Vậy khối l​ượng KNO3 tách ra khỏi dung dịch là:  450 - 160 = 290 gam.

Bài 4. Xác định khối lư​ợng muối KCl kết tinh đư​ợc sau khi làm nguội 604g dung dịch KCl bão hoà ở 80oC xuống 20oC. Biết rằng độ tan của KCl ở 80oC và 20oC lần l​ượt là 51 và 34.

Đáp số: 68 gam

Bài 5. Độ tan của NaNO3 ở 100oC là 180 và ở 20oC là 88. Có bao nhiêu gam NaNO3 kết tinh lại khi hạ nhiệt độ của 84g dung dịch NaNO3 bão hoà từ 100oC xuống 20oC.

Đáp số: 27,6 gam

Bài 6. Tính khối l​ượng AgNO3 kết tinh khỏi dung dịch khi làm lạnh 450g dung dịch AgNO3 bão hoà ở 80oC xuống 20oC. Biết độ tan của AgNO3 ở 80oC và ở 20oC lần l​ượt là 668 và 222.

Đáp số: 27,6 gam

Bài 7. Khi đ​ưa 528g dung dịch KNO3 bão hoà ở 21oC lên 80oC thì phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam. Biết độ tan của KNO3 ở 21oC và 80oC lần l​ượt là 32 và 170.

Bài 8. Tính khối l​ượng AgNO3 tách ra khỏi dung dịch khi làm lạnh 2500g dung dịch AgNO3 bão hoà ở 60oC xuống 10oC. Biết độ tan của AgNO3 ở 60oC và ở 10oC lần l​ượt là 525 và 170.

Đáp số: 1420 gam

Bài 9. Lấy 1000g dung dịch Al2(SO4)3 bão hoà làm bay hơi 100g H2O. Phần dung dịch còn lại đư​a về 10oC thấy có a gam  Al2(SO4)3.18H2O kết tinh. Tính a. Biết độ tan của Al2(SO4)3 ở 10oC là 33,5.

Đáp số: 95,8 gam

Bài 10. Cần lấy bao nhiêu gam nư​ớc và bao nhiêu tinh thể hiđrat có công thức XY.10H2O với khối l​ượng mol là 400g, để pha trộn một dung dịch bão hoà ở 90oC mà làm lạnh đến 40oC sẽ lắng xuống 0,5 mol tinh thể hiđrat có công thức XY.6H2O. Cho biết độ tan của muối khan XY ở 90oC là 90, ở 40oC là 60.

Bài 11. Giả thiết độ tan của CuSO4 ở 10oC và 80oC lần l​ượt là 17,4 và 55. Làm lạnh 1,5kg dung dịch CuSO4 bão hoà ở 80oC xuống 10oC. Tính số gam CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch sau khi làm lạnh.

Đáp số: 567,5 gam

Bài 12. Xác định độ tan của Na2CO3 trong n​ớc ở 18oC. Biết rằng ở nhiệt độ này, khi hoà tan hết 143g muối ngậm nư​ớc Na2CO3. 10H2O trong 160g H2O thì thu đ​ược dung dịch bão hoà.

Đáp số: 21,2 gam

Bài 13. Độ tan của CuSO4 ở nhiệt độ t1 là 20g, ở nhiệt độ t2 là 34,2g. Ng​ười ta lấy 134,2g dung dịch CuSO4 bão hoà ở nhiệt độ t2 hạ xuống nhiệt độ t1. Tính số gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch khi hạ nhiệt độ từ t2 xuống t1.

Bài 14. Xác định lư​ợng tinh thể ngậm n​ớc Na2SO4.10H2O tách ra khỏi dung dịch khi làm nguội 1026,4g dung dịch Na2SO4 bão hoà ở 80oC xuống 10oC. Biết độ tan của Na2SO4 khan ở 80oC là 28,3 và ở 10oC là 9.

Đáp số: 395,2 gam

Bài 15. ở 25oC có 175g dung dịch CuSO4 bão hoà. Đun nóng dung dịch lên 90oC, hỏi phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam CuSO4.5H2O để đ​ược dung dịch bão hoà ở nhiệt độ này. Biết độ tan của CuSO4 khan ở 25oC là 40 và ở 90oC là 80.

Đáp số: 142 gam

Bài 16. Tính khối l​ượng CuSO4.5H2O tách ra khi làm nguội 1877g dung dịch CuSO4 bão hoà ở 85oC xuống 12oC. Biết độ tan của CuSO4 khan ở 85oC là 87,7 và ở 12oC là 35,5.

Bài tập pha chế dung dịch

Bài 1. Có hai dung dịch: Dung dịch A chứa H2SO4 85%, dung dịch B chứa HNO3 chưa biết nồng độ. Hỏi phải trộn hai dung dịch này theo tỉ lệ khối lượng là bao nhiêu để được một dung dịch mới, trong đó H2SO4 có nồng độ là 60%, HNO3 có nồng độ là 20%. Tính nồng độ của HNO3 ban đầu.

Bài 2. Có hai dung dịch HNO3 40% (D = 1,25) và 10% (D = 1,06). Cần lấy bao nhiêu ml mỗi dung dịch để pha thành 2 lít dung dịch HNO3 15%(D = 1,08).

áp dụng quy tắc đường chéo ta tính được: 
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Bài 3. Có hai dung dịch KOH 4% (D = 1,05) và 10%(D = 1,12). Cần lấy bao nhiêu ml mỗi dung dịch để pha chế thành 1,5 lít dung dịch KOH 8% (D = 1,10).

Bài 4. Có hai dung dịch NaOH 10% (D = 1,11) và 40% có (D = 1,44). Cần lấy bao nhiêu ml mỗi dung dịch để pha thành 2 lít dung dịch KOH 20% (D = 1,22).

Bài 5. Cần lấy bao nhiêu gam dung dịch Fe(NO3)2 90% vào bao nhiêu gam nước cất để pha thành 500g dung dịch Fe(NO3)2 20%.

Làm bay hơi 75g nước từ dung dịch có nồng độ 20% được dung dịch có nồng độ 25%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu. Biết Dnước = 1g/ml.

Bài 6. Phải hoà tan thêm bao nhiêu gam KOH nguyên chất vào 1200g dung dịch KOH 12% để có dung dịch 20%.

Đáp số: 120 gam

Bài 7. Có hai lọ đựng dung dịch HCl. Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ 2 có nồng độ 3M. Hãy pha thành 50ml dung dịch HCl có nồng độ 2M từ hai dung dịch trên.

Đáp số: 25ml HCl 1M + 25ml 3M

Bài 8. Cần dùng bao nhiêu lít H2SO4 có D = 1,84g/ml vào bao nhiêu lít nước cất để pha thành 10 lít dung dịch H2SO4 có D = 1,28g/ml.

Đáp số: 3,33 lít H2SO4 và 6,67 lít H2O.

Bài 9. Có hai dung dịch HCl. Dung dịch A có nồng độ 0,3M, dung dịch B có nồng độ 0,6M.

a. Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích VA : VB = 2 : 3 được dung dịch C. Hãy tìm nồng độ của dung dịch C.                    Đáp số: 0,48M

b. Phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích như thế nào để được dung dịch HCl mới có nồng độ 0,4M.                               Đáp số:  VA : VB = 2 : 1 

Bài 10. Trộn 500g dung dịch HCl 3% vào 300g dung dịch HCl 10% thì được dung dịch A. Tìm nồng độ của dung dịch A.

Bài 11. Trong phòng thí nghiệm, một bạn học sinh đổ một lọ đựng 150ml dung dịch HCl 10% có D = 1,047g/ml vào một lọ khác đựng 250ml dung dịch HCl 2M. Lắc nhẹ đều tay. Theo em, dung dịch mới thu được có nồng độ mol là bao nhiêu.

Bài 12. Trộn 0,5 lít dung dịch NaCl 1M với D = 1,01g/ml vào 100g dung dịch NaCl 10% với D = 1,1. Tính nồng độ % và nồng độ mol của dung dịch thu được.

Bài 13. Trộn hai dung dịch A và B theo tỉ lệ thể tích là 3 : 5. Nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn là 3M. Tính nồng độ mol của hai  dung dịch A và B biết rằng nồng độ mol của dung dịch gấp hai lần nồng độ của dung dịch 

Đáp số: A: 4,36M;   B: 2,18M

Bài 14. Có V1 lít dung dịch HCl chứa 9,125g chất tan (dung dịch A). Có V2 lít dung dịch HCl chứa 5,475g chất tan (dung dịch B). Trộn V1 lít dung dịch A với V2 lít dung dịch B thu được dung dịch C có V = 2 lít.

a. Tính CM của dung dịch C.

b. Tính CM của dung dịch A và dung dịch B biết CM (A) - CM (B) = 0,4.

Đáp số: CM (C) = 0,2 mol/l.

CM (A) = 0,5 mol/l.

CM (B) = 0,1 mol/l.

Bài tập về oxi không khí

Bài 1. Đốt cháy 14 gam sắt trong 8,96 lít khí oxi (đktc), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì dừng lại.


1. Sau phản ứng chất nào còn dư và dư với số mol là bao nhiêu?


2. Tính khối lượng oxit sắt từ thu được.

Bài 2. Cho 2,24 lít khí hiđro đi qua 12g bột đồng oxit nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thì dừng lại.


1. Sau phản ứng chất nào còn dư, nếu là chất khí thì dư bao nhiêu lít, nếu là chất rắn thì dư bao nhiêu gam?


2. Xác định lượng kim loại Cu thu được.

Bài 3. Đốt nóng hoàn toàn 24,5g KClO3 với MnO2, chất khí thu được dùng để đốt cháy 3,36 lít khí metan.


1. Hãy xác định xem khí oxi hay khí metan còn dư và dư với thể tích là bao nhiêu?


2. Khi cho lượng khí thu được sau phản ứng đốt cháy vào bình chứa nước vôi trong dư thu được bao nhiêu gam chất rắn (CaCO3). Biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Bài 4. Đốt cháy 10 lít khí metan trong 100 lít khí oxi. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư với thể tích là bao nhiêu lít?


Nếu đốt cháy 10 lít khí metan trong 100 lít không khí. Hỏi sau phản ứng khí metan hay oxi còn dư, biết rằng không khí có 20% khí oxi và 80% khí nitơ về thể tích. Tính thể tích các khi còn lại sau phản ứng.

Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn 42 gam hỗn hợp A gồm C và S.


1. Tính thể tích hỗn hợp khí thu được biết rằng C chiếm 42,85% hỗn hợp A.


2. Tính thể tích không cần dùng (đktc) để đốt cháy hết hỗn hợp A. Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

Bài 6. Viết các phương trình hóa học biểu diễn các biến hóa sau, cho biết mỗi chữ cái A và B là một chất riêng biệt:
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Bài 7. Có 11,15 gam chì oxit được nung nóng dưới dòng khí hiđro. Sau khi ngừng nung nóng, sản phẩm rắn A thu được có khối lượng là 10,38 gam. Tính thành phần khối lượng A.

Bài 8. Có hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3, chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau:


- Phần 1 ngâm trong dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 4,48 lít khí H2 (đktc).


- Phần 2 nung nóng và cho dòng khí H2 dư đi qua thì thu được 33,6 gam Fe.


Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

Bài 9. Khử hoàn toàn 3,48g một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít khí H2 (đktc). Toàn bộ lượng kim loại thu được cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít khí H2 (đktc). Tìm kim loại M và oxit của nó.

Bài 10. Ngâm một lá kem nhỏ trong dung dịch HCl, phản ứng xong người ta lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa sạch và làm khô, nhận thấy khối lượng lá kẽm giảm 6,5g so với trước phản ứng.


1. Tính thể tích khí H2 thu được (đktc).


2. Tính khối lượng HCl đã tham gia phản ứng.


3. Dung dịch chất nào còn lại sau phản ứng? Khối lượng của chất đó trong dung dịch là bao nhiêu?

Bài 11. Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn giảm đi 4,8 gam. Hãy xác định công thức hóa học của oxit sắt.

Bài 12. Hòa tan hoàn toàn 3,78 gam một kim loại X bằng dung dịch HCl thu được 4,704 lít khí H2 (đktc). Xác định kim loại M.

Bài 13. Đốt cháy hoàn toàn 6,3 gam một hiđrocacbon A, sản phẩm thu được dẫn vào bình nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng thêm 27,9 gam và thu được 45 gam kết tủa. Hãy xác định công thức hóa học của hiđrocacbon A trên.

Bài 14. Cho 17,5g hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Fe và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng d​ư) thu đư​ợc a gam muối và 11,2 lít khí H2 (đktc). Hãy tính a.

Bài 15. Để hoà tan hoàn toàn 8 gam một oxit kim loại cần dùng 300ml dung dịch HCl 1M. Xác định công thức phân tử oxit kim loại.

Bài 16. Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 (dư) thu được kết tủa. Lọc kết tủa đem nung nóng thu được một chất rắn màu đen. Dùng khí H2 để khử chất rắn này thu được 16g một kim loại màu đỏ. Xác định khối lượng Na đã dùng ban đầu.
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